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VN đã trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới (hạng nhì sau Thái Lan). 
Sự ổn định lượng gạo xuất khẩu từ 4-5 triệu tấn hàng năm kể từ năm 2005, với giá 
trị trên 2 tỷ USD cho thấy khả năng phát triển bền vững đối với sản xuất lúa. Đóng 
góp vào thành tựu này, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giữ vai trò quyết định về 
sản lượng và giá trị xuất khẩu cả nước. Tuy nhiên, người sản xuất lúa vẫn phải 
đương đầu với những biến động giá, thu nhập và rủi ro từ những biến đổi bất 
thường của môi trường - thời tiết và nhất là sự cạnh tranh gay gắt của thị trường thế 
giới trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Làm cách nào để giúp nông dân sản xuất lúa 
ổn định và nâng cao thu nhập là thách thức lớn nhất hiện nay đối với các nhà 
nghiên cứu và chính sách ở VN. Để làm điều này, không có sự lựa chọn nào khác 
chính là ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất lúa. Kể từ năm 2005, hệ thống 
khuyến nông quốc gia đã tiến hành chuyển giao công nghệ mới (“Ba giảm ba tăng”: 
3G3T; “Một phải năm giảm”: 1P5G) cho nông dân nhằm giảm giá thành sản phẩm và 
sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Dựa vào khung lý thuyết kinh tế học và thực 
tiễn VN, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp kiểm định trung bình mẫu độc 
lập (Independent Sample T-test) và kiểm định Chi bình phương (Chi-square tests) 
nhằm đánh giá các yếu tố của công nghệ mới tác động đến hiệu quả kinh tế và thích 
ứng với môi trường của người sản xuất lúa. Nghiên cứu tiến hành điều tra trực tiếp  
309 nông dân ở ĐBSCL, trong đó, 176 nông dân có tham gia và 133 không tham gia 
các lớp tập huấn 3G3T hoặc 1P5G. Nghiên cứu nhận diện được 3 yếu tố: giảm lượng 
giống, phân và thuốc hóa học ảnh hưởng đến tăng thu nhập, giá bán, tỷ suất lợi 
nhuận và giảm giá thành sản xuất lúa.    

  
1. Giới thiệu 

Thành tựu nổi bật nhất của phát triển nông 
nghiệp trong thời gian qua chính là phát triển 
lúa. Từ việc nhập khẩu lương thực bình quân 
hàng năm là 900.000 tấn của giai đoạn 1976-
1980 [1], VN đã trở thành nước xuất khẩu gạo 
hàng đầu thế giới (hạng nhì sau Thái Lan). Sự ổn 
định lượng gạo xuất khẩu từ 4-5 triệu tấn hàng 
năm kể từ năm 2005, với giá trị trên 2 tỷ USD 
cho thấy khả năng phát triển bền vững đối với 
sản xuất lúa của VN. Nguồn cung lúa gạo của VN 
không phải là chỉ giải quyết cho cầu trong nước 
mà còn đảm đương vai trò đáp ứng cầu lương 

thực cho cả thế giới. Đóng góp vào thành tựu này, 
ĐBSCL giữ vai trò quyết định với 90% sản lượng 
và 50% giá trị xuất khẩu cả nước [2]. Tuy nhiên, 
người sản xuất lúa vẫn phải đương đầu với những 
biến động giá, thu nhập và rủi ro từ những biến 
đổi bất thường của môi trường - thời tiết và nhất 
là sự cạnh tranh gay gắt của thị trường thế giới 
trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Làm cách nào 
để giúp nông dân sản xuất lúa ổn định và nâng 
cao thu nhập là thách thức lớn nhất hiện nay đối 
với các nhà nghiên cứu và chính sách ở VN. Biến 
động giá lúa gạo và biến đổi sinh thái - khí hậu 
không thể chỉ do duy nhất một quốc gia nào đó 
can thiệp được. Do đó, với bất kì biến động nào, 
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nếu như người sản xuất lúa tiến hành sản xuất 
với giá thành thấp, chất lượng sản phẩm cao và 
đáp ứng thị trường, thì đó sẽ là lợi thế trong việc 
nâng cao và ổn định thu nhập. Để làm điều này, 
không có sự lựa chọn nào khác chính là ứng dụng 
các công nghệ mới vào trong sản xuất lúa. Kể từ 
năm 2005, hệ thống khuyến nông quốc gia với sự 
hỗ trợ kỹ thuật của Viện Nghiên cứu Lúa gạo 
Quốc tế (IRRI) đã tiến hành chuyển giao công 
nghệ mới (3G3T; 1P5G) cho nông dân nhằm 
giảm giá thành sản phẩm và sản xuất thích ứng 
với biến đổi khí hậu. Bài viết tập trung vào 2 nội 
dung chính: (1) Phân tích hiệu quả kinh tế của 
ứng dụng công nghệ mới và (2) Gợi ý chính sách 
nhằm mở rộng phổ biến cho nông dân sản xuất 
lúa. Nhóm nghiên cứu chọn ĐBSCL là khu vực 
đại diện để thu thập số liệu và tìm bằng chứng 
cho nghiên cứu. 

2. Cơ sở lý thuyết và thực nghiệm 
Theo Feder và Slade R (1993) [3], Van den 

Ban (1996) [4], tổ chức khuyến nông (Extension 
Organizations) làm cầu nối giữa nơi tạo ra cung 
công nghệ mới và người ứng dụng nó (Nông dân). 
Thông qua các chương trình huấn luyện các hộ 
cộng tác viên hoặc các phương tiện thông tin đại 
chúng, hệ thống khuyến nông chuyển giao các 
công nghệ mới đến nông dân. Kết quả áp dụng 
của các hộ nông dân được huấn luyện sẽ tạo sự 
lan truyền ứng dụng cho các nông dân khác trên 
địa bàn. Do đó, hệ thống khuyến nông có vai trò 
quyết định đối với nâng cao trình độ kiến thức 
nông nghiệp cho nông dân và đưa các công nghệ 
mới vào ứng dụng một cách nhanh chóng và phổ 
biến cho đại đa số nông dân. Ở VN, các phương 
pháp khuyến nông chủ yếu là: (1) Xây dựng các 
mô hình trình diễn và tập huấn kỹ thuật; (2) lập 
kế hoạch phát triển cộng đồng có người tham gia; 
(3) huấn luyện nông dân; và (4) dịch vụ thông tin 
đại chúng [5].  

Nghiên cứu kỹ thuật 3G3T được Nguyễn Hữu 
Huân tiến hành năm 2002 [6]. Ba giảm là: giảm 
lượng giống, giảm phân vô cơ, giảm thuốc trừ sâu 
bệnh. Ba tăng là: tăng năng suất, tăng chất 
lượng, tăng lợi nhuận. Gói kỹ thuật 1P5G là sự 
mở rộng của kỹ thuật 3G3T, kèm thêm: phải 

dùng giống xác nhận, giảm sử dụng nước tưới 
bằng cách áp dụng kỹ thuật tưới ướt khô xen kẽ 
(AWD-alternative wet and dry) và giảm thất 
thoát sau thu hoạch, chủ yếu là dùng máy gặt đập 
liên hợp và phơi, sấy đúng kỹ thuật.  

Trên cơ sở kết quả của thí nghiệm này, Viện 
Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) đã tài trợ cho 
dự án thực hiện các mô hình thí điểm quy mô lớn 
ở tỉnh Cần Thơ và Tiền Giang trong 2 năm 2002-
2004 và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 
chính thức phát động chương trình ứng dụng 
công nghệ mới trên cả nước. Để đánh giá tác 
động của gói kỹ thuật này, từ tháng 7-8/2006, 
nhóm chuyên gia IRRI [7] tiến hành một đánh 
giá độc lập ở hai tỉnh An Giang và Cần Thơ; 
chọn mỗi tỉnh 3 huyện, mỗi huyện 3 xã với tổng 
cộng 200 nông dân để phỏng vấn về quá trình 
sản xuất vụ Đông Xuân 2005-2006 và Hè Thu 
2006. Kết quả có 86% biết đến chương trình 
nhưng trong đó, có 47% thực sự áp dụng từ 1-3 
của kỹ thuật ba giảm, 53% còn lại không áp 
dụng. Nguồn thông tin họ nhận được chủ yếu 
thông qua radio, tivi (24-35%), từ cán bộ kỹ thuật 
khoảng 18-25% và từ gia đình, hàng xóm, của họ 
hàng là 5-32%.  

Mục tiêu của ứng dụng công nghệ mới nhằm 
giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất lúa: 
Giảm chi phí, giá thành, tăng giá bán và nâng 
cao tỷ suất lợi nhuận và nhất là quan tâm đến sử 
dụng hợp lý liều lượng hóa chất nhằm giảm ô 
nhiễm môi trường.  

3. Phương pháp nghiên cứu 
Nhóm nghiên cứu chọn địa bàn nghiên cứu 

trên 3 tỉnh tiêu biểu ở ĐBSCL tham gia thực 
hiện chương trình ứng dụng công nghệ mới, bao 
gồm An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang. Trong năm 
2010, nhóm nghiên cứu thực hiện chương trình 
điều tra, lấy mẫu ngẫu nhiên theo phương pháp 
phân tầng. Tỉnh An Giang chọn huyện Châu 
Thành, Cần Thơ chọn huyện Thốt Nốt, Tiền 
Giang chọn huyện Cai Lậy. Mỗi huyện chọn 3 xã 
để phỏng vấn. Tổng số mẫu là 309, trong đó, 176 
nông dân có tham gia và 133 không tham gia các 
lớp tập huấn 3G3T hoặc 1P5G. Đánh giá sự khác 
biệt về thực hiện các biện pháp kỹ thuật giữa hộ 
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nông dân áp dụng công nghệ mới và nông dân 
canh tác theo tập quán bằng kiểm định trung 
bình mẫu độc lập (Independent Sample T-test) và 
kiểm định Chi bình phương (Chi-square tests). 
Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0.  

4. Kết quả nghiên cứu 
4.1 Chất lượng giống 
Nông dân tham gia tập huấn trồng giống lúa 

chất lượng cao như Jasmine 85, OMCS 2000 
nhiều hơn và trồng giống lúa chất lượng thấp như 
IR 50404, OM 2514 thấp hơn nông dân canh tác 
theo tập quán. 

Bảng 1. Cơ cấu sử dụng giống lúa của nông dân 
theo nhóm 

Tên giống 
Tỷ lệ % nông dân áp dụng 
Không dự 

lớp tập huấn 
Có dự 

lớp tập huấn 
JASMINE 85 13,7 86,3
OMCS 2000 20,0 80,0
IR 50404 55,0 44,0
OM 2514 72,0 27,0

Nguồn: Số liệu điều tra của nhóm nghiên cứu 

Về nguồn giống, nông dân qua tập huấn sử 
dụng giống xác nhận (63%) và tương đương cao 
hơn nông dân canh tác theo tập quán (37%). 
Kiểm định Chi bình phương cho thấy có mối 

quan hệ giữa 2 nhóm nông dân và sử dụng giống 
xác nhận có ý nghĩa với mức độ tin cậy 99%. 
Điều này khẳng định nông dân được tập huấn 
thực hiện yêu cầu “phải sử dụng giống xác nhận” 
tốt hơn nông dân canh tác theo tập quán.  

Bảng 2. Phẩm cấp giống các nhóm nông dân sử dụng 

 

Tỷ lệ % nông dân áp dụng 
Không dự lớp 

tập huấn 
Có dự lớp 
tập huấn 

Giống thường 51,39 48,61

Giống xác nhận 37,01 62,99
Kiểm định Chi bình 
phương: 
Pearson Chi-square Value: 6,243 

 

 
Mức ý nghĩa 

 (2 mặt): 0,01

Nguồn: Số liệu điều tra của nhóm nghiên cứu 

4.2 Giảm lượng giống 
Trong gói kỹ thuật 3G3T giảm lượng giống là 

quan trọng nhất vì giảm giống mới giảm được 
phân bón và thuốc trừ sâu bệnh. Lượng giống 
gieo sạ trên 1 ha trung bình là 150,11 kg, trong 
đó, thấp nhất là Tiền Giang 134,36 kg/ha, kế đó 
là An Giang 147,52 kg/ha và cao nhất là Cần Thơ 
với 167,31 kg/ha. Mặc dù lượng giống lúa sử dụng 
còn cao hơn mức khuyến cáo là 80-120kg/ha, đã 
có mức giảm nhiều so với trước đây, lúc chưa có 
chương trình ứng dụng công nghệ mới nông dân 
thường sạ từ 200-300 kg/ha. Qua phân tích thống 

HUẤN LUYỆN  
CÔNG NGHỆ MỚI CHO 

NÔNG DÂN 
 

   3G3T   
- Tăng năng suất     
- Tăng chất lượng 
- Tăng lợi nhuận 
- Giảm lượng giống 
- Giảm phân đạm 
- Giảm thuốc BVTV 
   1P5G  
- Phải dùng giống xác nhận 
- Năm giảm  

HIỆU QUẢ KINH TẾ
 
 
 

- Giảm chi phí sản xuất  
- Giảm giá thành 1kg lúa 
- Tăng giá bán 
- Tăng lợi nhuận và tỷ suất lợi 
nhuận 
- Giảm liều lượng hóa chất 

THỰC HÀNH CỦA 
NÔNG DÂN 

 
 
- Giảm lượng giống 
- Giảm phân 
- Giảm thuốc BVTV 
- Giảm nước tưới 
- Giảm thất thoát sau thu 
hoạch 
- Phải dùng giống xác nhận 
 
 

Hình 1. Sơ đồ tác động của công nghệ mới 
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kê, có sự chênh lệch rõ rệt về lượng giống sử 
dụng giữa nông dân có dự tập huấn 3G3T hoặc 
1P5G với nông dân không qua tập huấn ở 
ĐBSCL. Trung bình lượng giống sử dụng của 
nông dân có tập huấn là 141,1 kg/ha, nông dân 
không dự tập huấn là 162 kg/ha. Khác biệt có ý 
nghĩa với độ tin cậy 95% qua kiểm định trung 
bình mẫu độc lập (Bảng 3).  

4.3 Giảm lượng phân hóa học 
Trung bình lượng phân đạm sử dụng của nông 

dân có tập huấn là 101,5 kg/ha, nông dân không 
dự tập huấn là 115 kg/ha. Khác biệt có ý nghĩa  
với độ tin cậy 99% qua kiểm định trung bình mẫu 
độc lập. 

4.4 Giảm lượng thuốc hóa học 
Lượng thuốc hóa học bao gồm thuốc trừ sâu 

bệnh, trừ cỏ. Trung bình lượng hoạt chất thuốc 
trừ bệnh sử dụng của nông dân có tập huấn là 
1047,4 gram/ha, của nông dân không dự tập huấn 
là 1275,8 gram/ha. Khác biệt có ý nghĩa với độ 
tin cậy 99% qua kiểm định trung bình mẫu độc 
lập. 

Để giảm lượng thuốc hóa học và gắn với hạn 
chế sâu bệnh theo phương pháp IPM (Integrated 
Pest Management, Phương pháp quản lý dịch hại 
tổng hợp do FAO đưa ra vào năm 1991), đòi hỏi 
nông dân không phun thuốc trừ sâu rầy trong 
vòng 40 ngày sau khi sạ. Có 70,5% nông dân 
được tập huấn áp dụng, trong khi chỉ có 29,5% 
nông dân không dự tập huấn áp dụng. Khác biệt 

có ý nghĩa với độ tin cậy 99% qua kiểm định Chi 
bình phương. 

4.5 Giảm lượng nước tưới 
Nông dân được tập huấn có số lần bơm nước 

vào là 4,5 lần, trong khi đó nông dân canh tác 
theo tập quán bơm nước vào 5,1 lần. Tuy nhiên, 
sự khác biệt không có ý nghĩa (Mức ý nghĩa 
>0,05) qua kiểm định trung bình mẫu độc lập. 

 
 
4.6 Giảm thất thoát sau thu hoạch 
Giảm thất thoát sau thu hoạch thông qua sử 

dụng máy móc vào khâu thu hoạch. Sử dụng máy 
cắt xếp dãy của nông dân được tập huấn chiếm tỷ 

Bảng 3. Kết quả thay đổi các yếu tố 5 giảm 

 Nông dân được 
huấn luyện 

Nông dân 
canh tác theo 

tập quán 

Kiểm định 

Chi bình phương 
Mức ý nghĩa 

 (2 mặt) 

Trung bình mẫu 
độc lập 

Mức ý nghĩa 
 (2 đuôi) 

Lượng giống (kg/ha) 141,10 162,04  0,000 *
Lượng phân đạm (kg N/ha) 101,53 115,90  0,000 *
Thuốc hóa học 
Lượng hoạt chất thuốc trừ 
bệnh (gram /ha) 
Lượng hoạt chất thuốc trừ cỏ 
(gram /ha) 
Không phun thuốc trừ sâu rầy 
trong vòng 40 ngày sau khi 
sạ (%) 

1.047,37 
 

345,13 
 
 

70,50

1.275,84 
 

407,11 
 
 

29,50

 
 
 
 
 
 

0,000* 

0,001* 
 

0,039**

Nước tưới (Số lần bơm nước) 4,50 5,10  0,124
Thất thoát sau thu hoạch  0,828
Sử dụng máy cắt xếp dãy (%) 55,50 45,00  
Sử dụng máy gặt đập liên 
hợp (%) 

61,50 38,50  

Ghi chú: *Có ý nghĩa với độ tin cậy 99%; ** Có ý nghĩa với độ tin cậy 95%. 
Nguồn: Số liệu điều tra của nhóm nghiên cứu 
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lệ 55% so với nông dân canh tác theo tập quán 
chỉ có 45%. Sử dụng máy gặt đập liên hợp của 
nông dân được tập huấn cũng cao hơn nông dân 
canh tác theo tập quán (61,5% so với 38,5%). Tuy 
nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa (Mức ý 
nghĩa >0,05) qua kiểm định trung bình mẫu độc 
lập. 

Như vậy, trên thực tế nông dân được huấn 
luyện qua các chương trình khuyến nông đã ứng 
dụng các công nghệ mới vào sản xuất hơn hẳn so 
với nông dân canh tác theo truyền thống. Với mô 
hình 5 giảm được huấn luyện, hiện nay có 3 giảm 
đảm bảo ý nghĩa thống kê và được nông dân 
quan tâm, bao gồm: (1) giảm giống; (2) phân hóa 
học ;và (3) thuốc hóa học. 

4.7 Hiệu quả kinh tế của việc áp dụng 
công nghệ mới 

Do tác động chủ yếu của 5 giảm, hiệu quả kinh 
tế của sản xuất lúa của nông dân ứng dụng công 
nghệ mới khác biệt so với nông dân canh tác 
theo tập quán. 

Thông qua kiểm định trung bình mẫu độc lập, 
Bảng 4 cho thấy, nông dân ứng dụng công nghệ 
mới so với canh tác theo truyền thống hơn hẳn 
trên 3 khía cạnh:  

 Sản phẩm có chất lượng cao hơn nên có giá 

bán lúa cao hơn 243 đồng/kg.  
 Chi phí sản xuất và giá thành giảm hơn. 

Tổng chi phí tính trên 1 ha giảm 1.095.924 đồng 
và giá thành giảm 148 đồng/1kg. 

Lợi nhuận tăng  2.956.685 đồng/ha và tỷ suất 
lợi nhuận tăng hơn 29%. 

Hơn nữa, lượng thuốc hóa học trừ sâu bệnh, 
diệt cỏ giảm 290,45 gram/ha (Bảng 3). 

Những kết quả trên có ý nghĩa quan trọng 
trong việc giúp nông dân nâng cao thu nhập, 
nâng cao sức cạnh tranh và giảm tình trạng ô 
nhiễm môi trường. Hơn nữa, đây là hướng sản 
xuất lúa theo phương thức phát triển bền vững 
trong điều kiện hội nhập toàn cầu. 

5. Kết luận và gợi ý chính sách  
Nông dân được huấn luyện công nghệ mới với 

các cải tiến cơ bản như là: sử dụng giống được xác 
nhận, giảm lượng giống, lượng phân hóa học, 
giảm phun xịt thuốc bảo vệ thực vật và hạn chế 
phun thuốc trong vòng 40 ngày sau khi sạ mà 
vẫn giữ được năng suất. Từ đó, họ giảm được chi 
phí phân, thuốc bảo vệ thực vật, chi phí sản xuất 
chung nhưng giá bán lúa cao hơn nhờ sử dụng 
loại giống chất lượng cao. Cuối cùng là nông dân 
giảm được giá thành sản xuất lúa, tăng lợi nhuận 

Bảng 4. Hiệu quả kinh tế của ứng dụng công nghệ mới 

Chỉ tiêu 
Nông dân áp 

dụng công nghệ 
mới 

Nông dân canh tác 
theo tập quán 

Chênh lệch Mức ý nghĩa 
(2-đuôi) 

Giá bán lúa (đồng/kg) 4.467 4.224 243 0,000 **

Doanh thu (ñoàng/ha) 33.200.668 31.327.726 1.872.942 0,000 **

Tổng chi phí (đồng/ha) 13.832.383 14.928.306 1.095.924 0,005 **

Lợi nhuận (đồng/ha) 19.368.285 16.399.420 2.956.685 0,000 **

Giá thành 1 kg lúa (đồng) 1.785 2.023 148 0,008 **

Tỷ suất lợi nhuận (%) 149 120 29 0,000 **

Ghi chú:   (**) khác biệt có ý nghĩa với độ tin cậy 99%. 

Nguồn: Số liệu điều tra của nhóm nghiên cứu 
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và tỷ suất lợi nhuận. Như vậy, chương trình 
khuyến nông sản xuất lúa theo công nghệ mới đã 
mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt và đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững cho nông dân trồng lúa ở 
ĐBSCL. Do đó, chương trình này cần được tiếp 
tục mở rộng nhanh chóng trên phạm vi cả nước. 

 Để có thể mở rộng ứng dụng vào sản xuất lúa, 
các chính sách sau đây nên tập trung: 

Thứ nhất, qua kết quả nghiên cứu, trong việc 
phổ biến công nghệ mới 5 giảm, thì 3 giảm 
(Lượng giống, phân hóa học, thuốc hóa học) cần 
được nhấn mạnh hàng đầu vì nó quyết định giảm 
chi phí sản xuất và tác động thực sự trong thực 
tiễn. Tiềm năng có thể nâng cao hơn nữa vì trên 
thực tế, ngay cả nông dân được tập huấn vẫn còn 
sử dụng lượng giống và phân đạm khá cao so với 
khuyến cáo của hệ thống khuyến nông. Do đó, hệ 
thống khuyến nông cần quan tâm hơn đối với 3 
giảm (Lượng giống, phân hóa học, thuốc hóa học) 
và việc sử dụng đúng lượng giống và phân đạm 
trong việc tập huấn cho nông dân, huấn luyện 
cho cán bộ khuyến nông cơ sở và phổ biến qua 
các phương tiện thông tin đại chúng (tivi, radio).
 Thứ hai, do cơ sở hạ tầng ở nông thôn còn 
hạn chế và đang trong quá trình hoàn thiện, 
nhất là hệ thống đường nông thôn, nội đồng, hệ 
thống công trình thủy lợi, cho nên các yếu tố sử 
dụng hợp lý nguồn nước và ứng dụng công nghệ 

mới nhằm giảm thất thoát sau thu hoạch chưa 
phát huy hiệu quả. Đầu tư hơn nữa cho nông 
nghiệp và nhất là cơ sở hạ tầng nông thôn trở 

thành một yêu cầu bức thiết nhằm nâng cao sức 
mạnh cạnh tranh của hàng hóa lúa và cũng là 
cách đối xử “đền ơn đáp nghĩa” cho nông dân sản 
xuất lúa, người đã đóng góp quan trọng cho nền 
tảng lương thực quốc gia và quá trình tích lũy vốn 
của công nghiệp hóa VN hơn 35 năm qua. 

Thứ ba, đầu tư hơn nữa cho công tác khuyến 
nông quốc gia. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò của hệ 
thống khuyến nông ngày càng khẳng định không 
thể thiếu được trong việc nhanh chóng nâng cao 
trình độ kiến thức nông nghiệp cho nông dân. 
Kinh nghiệm thế giới cho thấy rằng phát triển 
và đầu tư cho hoạt động khuyến nông là cách 
hiệu quả nhất trong việc đầu tư nguồn lực của 
Chính phủ vào nông nghiệp [8]. Trong điều kiện 
ràng buộc bởi thể chế WTO, đầu tư hơn nữa và 
đảm bảo cho hệ thống khuyến nông hoạt động 
hết năng lực và hiệu quả là chính sách tác động 
phù hợp nhằm giúp đỡ nông dân. Ba vấn đề 
trọng tâm mà hệ thống khuyến nông cần được ưu 
tiên hàng đầu nhận sự tài trợ của chính phủ: 
kinh phí hoạt động; lực lượng và chất lượng cán 
bộ khuyến nông cơ sở; sử dụng các phương tiện 
thông tin quốc gia trong việc truyền bá, chuyển 
giao kiến thức cho nông dân. 

Thứ tư, đẩy nhanh quá trình xã hội hóa 
khuyến nông. 

Theo mô hình truyền 
thống trên thế giới, 
hệ thống khuyến 
nông quốc gia là cầu 
nối giữa nguồn cung 
công nghệ mới đến 
nông dân. Hơn 10 
năm qua, VN đã 
khẳng định vai trò 
hiệu quả của khuyến 
nông nhà nước trong 
việc chuyển giao công 
nghệ mới cho nông 
dân. Hoạt động của 
khuyến nông nhà 

nước chủ yếu dựa trên nguồn kinh phí của Chính 
phủ. Trong điều kiện của VN, nguồn kinh phí lại 
có hạn, do đó xã hội hóa khuyến nông là cần thiết 

- Viện nghiên cứu 
- Trường đại học 
- Trung tâm nghiên cứu 

Trung tâm 
khuyến nông 

Nông dân 

Doanh nghiệp 

Xã hội hóa 
Khuyến nông 

(1) (1) 

(2) (2) 

Hình 2. Mô hình truyền thống và xã hội hóa 
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nhằm huy động mọi nguồn lực của xã hội phục vụ 
cho chuyển giao công nghệ mới đến nông dân sản 
xuất lúa nhằm nâng cao trình độ kiến thức nông 
nghiệp cho nông dân.  

Qua thực tiễn mô hình 4 nhà [9], trong đó 
doanh nghiệp (DN) tham gia khuyến nông trong 
thời gian gần đây cũng cho thấy tiềm năng lớn của 
xã hội hóa khuyến nông. Cần quan tâm đến nâng 
cao khả năng bền vững của mô hình 4 nhà trong 
việc đẩy nhanh chuyển giao công nghệ mới cho 
nông dân. 

Mô hình 4 nhà chỉ bền vững một khi lợi ích 4 
nhà được đảm bảo: 

Lợi ích của nông dân: Nâng cao trình độ kiến 
thức nông nghiệp, tiếp cận và ứng dụng các công 
nghệ mới, có điều kiện vật chất để áp dụng công 
nghệ mới, nâng cao thu nhập trên cơ sở giảm giá 
thành, nâng cao năng suất và chất lượng lúa, sử 
dụng đúng vật tư trong khi thị trường chưa quản 
lý được nguồn vật tư đảm bảo chất lượng cho người 
sản xuất. 

Lợi ích của nhà khoa học: Tạo ra những công 
nghệ mới từ áp lực cầu thực tiễn của nông dân sản 
xuất lúa, có điều kiện vật chất kịp thời để thực 

hiện những nghiên cứu mới của mình cũng như 
đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. 

Lợi ích của doanh nghiệp kinh doanh vật tư 
nông nghiệp, kinh doanh lúa: Tăng uy tín thương 
hiệu của sản phẩm cung cấp cho nông dân, tăng 
lợi nhuận do chia sẻ “lợi nhuận và rủi ro” với nông 
dân. Nông dân không thành công, phá sản , doanh 
nghiệp cũng không phát triển. 

Lợi ích của Nhà nước: Thực hiện được các 
chương trình phát triển lúa theo mục tiêu bền 
vững nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho nông 
dân. 

Trong mô hình 4 nhà, DN giữ vai trò kết dính 
và bền vững vì không có doanh nghiệp sẽ không 
đủ điều kiện vật chất thực hiện liên kết giữa các 
nhà khoa học và nông dân. Do đó, để tạo điều kiện 
xã hội hóa khuyến nông, nên có chính sách đặc 
biệt khuyến khích phương thức chuyển giao công 
nghệ mới của DN cho nông dân. Các chính sách về 
thuế thích hợp đối với chương trình, dự án nghiên 
cứu và phát triển của DN, tài trợ thêm tín dụng 
với hình thức tín chấp, tài trợ kinh phí huấn luyện 
cho các công ty kinh doanh lúa - gạo tiến hành 
phương thức trên 
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